Chương 7 & 8

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT 
Chương trình nâng cao (cho các vùng khó khăn)

Nội dung về sắt và các hợp chất của sắt
1.
Sắt không tan được trong dung dịch

A. NaOH đặc, nguội.   
B. H2SO4 đặc, nguội.  
C. HNO3 đặc, nóng.   
D. HCl đặc, nguội.

2.
Cho Fe phản ứng vừa đủ với 400 ml HNO3 1M. Thể tích khí NO (sản phẩm khử duy nhất) sinh ra là

A. 8,96 lít.    
B. 2,24 lít.    
C. 11,2 lít.
D. 1,68 lít.

3.
Phương trình hoá học nào sau đây không đúng ?
A. 3Fe + 2O2 
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B. 2Fe + 3Cl2 
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 2FeCl3
C. 2Fe + 3I2 
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D. Fe + S 
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4.
Phản ứng nào sau đây có sản phẩm đúng ? 

A. FeO    +   H2SO4  (  Fe2(SO4)3 + H2O

B. FeO    +   H2SO4  (  FeSO4 + SO2 + H2O

C. FeO    +   H2SO4  (  Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

D. Fe3O4 +   H2SO4  (  Fe2(SO4)3 + H2O

5.
Một kim loại X tác dụng với Cl2 được muối B. Cho X tác dụng với axit HCl ta được muối C. Cho X tác dụng với dung dịch muối B ta cũng được muối C. 
X là kim loại nào trong các kim loại sau ? 

A. Al.           
B. Zn.
C. Mg.
D.  Fe. 



6.
Dung dịch có thể dùng để hoà tan Al trong hỗn hợp Al, Fe là 

A. dung dịch ZnCl2.
B. dung dịch FeCl3. 

C. dung dịch AlCl3.
D. dung dịch H2SO4 đặc, nguội. 
7.
Ngâm hỗn hợp A gồm 3 kim loại Fe, Ag và Cu trong dung dịch chỉ chứa chất tan B. Sau khi Fe, Cu tan hết lượng Ag còn lại đúng bằng lượng Ag có trong A. Chất B là

A. AgNO3.

B. Fe(NO3)3. 


C. Cu(NO3)2. 

D. HNO3.
8.
Kim loại nào sau đây có thể điều chế bằng cả ba phương pháp : nhiệt luyện, thủy luyện, điện phân ?
A. Mg
B. Na
C. Cu
D. Al

9.
Cho 2,8 gam bột sắt phản ứng hoàn toàn với khí clo dư. Sau phản ứng khối lượng muối thu được là 

A. 8,125 gam.  

B. 16,25 gam.      
C. 6,325 gam.      
D. 6,125 gam.

10.
Cho dãy chuyển hoá sau : Fe 
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Fe(NO3)3
X, Y, Z lần lượt là

A. Cl2, Cu, HNO3.
B. HCl, Cl2, AgNO3.

C. Cl2, Fe, HNO3.
D. Cl2, Fe, AgNO3.
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ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT 
Chương trình nâng cao (cho các vùng thuận lợi)

Nội dung về sắt và các hợp chất của sắt
1.
Cho Fe dư phản ứng với 400 ml HNO3 1M sinh ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Khối lượng muối tạo thành sau khi phản ứng hoàn toàn là

A. 24,2 gam.    

B. 27,0 gam.    
C. 36,3 gam.    

D. 18,0 gam.

2.
Nhận định nào sau đây không đúng ?
A. Fe3+ có tính oxi hoá yếu hơn Cu2+. 

B. Muối sắt (III) có tính oxi hoá.

C. Fe có tính khử mạnh hơn Cu.

D. FeO và Fe2O3 đều có tính oxi hoá. 
3.
Để phân biệt Fe2O3 và Fe3O4 ta dùng dung dịch 

A. HCl.

B. HCl đặc. 
C. HNO3 loãng. 

D. H2SO4 loãng.
4.
Dung dịch có thể dùng để hoà tan Al trong hỗn hợp Al, Fe là 

A. dung dịch ZnCl2 dư.

B. dung dịch FeCl3 dư. 

C. dung dịch AlCl3 dư.

D. dung dịch H2SO4 đặc, nguội dư. 
5.
Ngâm hỗn hợp A gồm 3 kim loại Fe, Ag, Cu trong dung dịch chỉ chứa chất B. Sau khi Fe, Cu tan hết lượng Ag còn lại đúng bằng lượng Ag có trong A. Chất B là

A. AgNO3. 

B. Fe(NO3)3. 


C. Cu(NO3)2. 

D. HNO3.
6.
Ngâm một đinh sắt trong dung dịch có chứa 1,7 gam bạc nitrat. Sau phản ứng, khối lượng đinh sắt thay đổi 10% so với trước phản ứng. Khối lượng đinh sắt ban đầu là 

A. 5,2 gam.

B. 8,8 gam.
C. 8,0 gam.

D. 7,2 gam.
7.
Cho dãy chuyển hoá sau : Fe 
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Vậy X, Y, Z lần lượt là

A. Cl2, Fe, Pb(NO3)2.
B. Cl2, Fe, NaNO3.

C. Cl2, Fe, HNO3.
D. Cl2, Cu, HNO3.

8.
Để hòa tan 7,2 gam một oxit sắt FexOy cần dùng 0,2 lít dung dịch HCl 1M.

Công thức phân tử của oxit sắt là

A. FeO hay Fe3O4.
B. Fe2O3. 

C. Fe3O4. 

D. FeO. 
9.
Trong lò luyện gang thép, oxit sắt bị khử bởi 

A. CO2.
B. CO. 
C. Al.
D. H2. 
10.
Phản ứng nào sau đây không đúng ?
A. 2Al + Fe2O3  
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 Al2O3 + 2Fe

B. 2Fe3O4 + 10H2SO4 (đặc) 
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 3Fe2(SO4)3+ SO2 + 10H2O

C. FeO + CO   
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D. Fe3O4 + HNO3 (loãng) ( Fe(NO3)2 + Fe(NO3)3 + H2O
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ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT 
Chương trình chuẩn

Nội dung về sắt và các hợp chất của sắt
1.
Một kim loại X tác dụng với Cl2 được muối B. Cho X tác dụng với axit HCl ta được muối C. Cho X tác dụng với dung dịch muối B ta cũng được muối C. 
X là kim loại nào trong các kim loại sau ? 

A. Al.
B. Zn. 
C. Mg.

D. Fe. 
2.
Sắt có thể hòa tan trong dung dịch nào sau đây ?
A. AlCl3 

B. FeCl3 



C. FeCl2 

D. MgCl2
3.
Hợp chất sắt (III) không thể hiện tính oxi hoá khi cho 
A. Fe2O3 tác dụng với Al. 




B. Fe tác dụng với dung dịch Fe2(SO4)3. 
C. Zn tác dụng với dung dịch FeCl3. 
D. dung dịch Fe(NO3)3 tác dụng với dung dịch NH3.

4.
Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là
A. chu kì 4, nhóm IIA.
B. chu kì 4, nhóm VIIIA.


C. chu kì 4, nhóm VIIIB.
D. chu kì 4, nhóm IIB.

5.
Cấu hình electron của ion Fe3+ (Z = 26) là

A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2.
B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s1.

C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2.
D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5.

6.
Cho 5,6 gam Fe tác dụng với HNO3 loãng dư, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). V có giá trị là

A. 3,36.
B. 2,24. 
C. 6,72.
D. 4,48.

7.
Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng ?
A. Fe và Ag+

B. Fe2+ và Ag+


C. Zn và Fe3+

D. Fe2+ và Cu2+
8.
Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hoá - khử ?
A. Fe3O4 + 4H2SO4 ( FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O
B. Fe + H2SO4 ( FeSO4 + H2
C. 6FeCl2 + 3Br2 ( 2FeBr3 + 4FeCl3
D. 2FeO + 4H2SO4 ( Fe2(SO4)3 + SO2  + 4H2O
9.
Có các dung dịch riêng biệt sau : CuSO4 (1) ; AlCl3 (2) ; Fe2(SO4)3 (3).          Fe có thể phản ứng với các dung dịch

A. (1) và (3).

B. (1), (2) và (3).

C. (1) và (2).

D. (2) và (3).

10.
Thêm dung dịch NaOH loãng dư vào dung dịch chứa 0,3 mol Fe(NO3)3. Lọc kết tủa, đem nung đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được bằng

A. 48,0 gam.

B. 32,1 gam.

C. 24,0 gam.

D. 96,0 gam.
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ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 
Chương trình nâng cao (cho các vùng khó khăn)

I. Trắc nghiệm khách quan

1.
Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng ?
A. Fe2+ và Cu2+ 

B. Fe2+ và Ag+
C. Zn và Fe2+

D. Zn và Cr3+
2.
Có 4 dung dịch muối riêng biệt : CuCl2, FeCl3, AlCl3, CrCl3. Nếu thêm dung dịch KOH loãng dư vào 4 dung dịch trên, rồi sau đó thêm tiếp dung dịch NH3 dư vào nữa thì sau cùng số kết tủa thu được là

A. 0.
B. 1.
C. 2.
D. 3.



3.
Có các dung dịch riêng biệt sau : CuSO4 (1) ; FeCl3 (2) ; Cr2(SO4)3 (3).           Fe có thể phản ứng với các dung dịch

A. (1) và (2).
B. (1) và (3).
C. (2) và (3).
D. (1), (2) và (3).

4.
Khối lượng bột nhôm cần dùng để có thể điều chế được 78 gam crom bằng phương pháp nhiệt nhôm là

A. 20,250 gam.

B. 35,695 gam.
C. 40,500 gam.

D. 81,000 gam.
5.
Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố nào dưới đây được biểu diễn không đúng ?
A. Cr (Z = 24) : [Ar] 3d44s2
B. Mn (Z = 25) : [Ar] 3d54s2
C. Fe (Z = 26) : [Ar] 3d64s2
D. Cu (Z = 29) : [Ar] 3d104s1
6.
Thêm 0,02 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,01 mol CrCl2, rồi sục không khí vào cho đến khi phản ứng hoàn toàn thì khối lượng kết tủa thu được là 

A. 0,86 gam.

B. 1,03 gam.

C. 1,72 gam.

D. 2,06 gam.

7.
Phản ứng nào sau đây không đúng ?
A. 2Fe + 6H2SO4 ( Fe2(SO4)3 + 3SO2  + 6H2O
B. 2FeO + 4H2SO4 ( Fe2(SO4)3 + SO2  + 4H2O
C. Fe3O4 + 4H2SO4 ( Fe2(SO4)3 + 4H2O
D. 6FeCl2 + 3Br2 ( 2FeBr3 + 4FeCl3

8.
Cho Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ta thu được dung dịch X. Trong dung dịch X có chứa 

A. Fe(NO3)2, AgNO3.
       
B. Fe(NO3)3, AgNO3. 
C. Fe(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)3.  

D. Fe(NO3)2.
9.
Cho các kim loại Cu, Fe, Al, Zn và các dung dịch muối CuCl2, ZnSO4, AgNO3. Kim loại nào phản ứng được với cả 3 dung dịch muối ?
A. Fe.
B. Al.
C. Cu.
D. Zn.

10.
Sắt (II) oxit là hợp chất 

A. chỉ có tính bazơ và tính oxi hoá.    

B. chỉ có tính oxi hoá.    
C. chỉ có tính khử và oxi hoá.      
D. có tính bazơ, tính oxi hoá và tính khử.

11.
Cho các chất rắn : Cu, Fe, Ag và các dung dịch : CuSO4, FeSO4, FeCl3. Khi cho chất rắn vào dung dịch (một chất rắn + một dung dịch). Số trường hợp xảy ra phản ứng là

A. 4.
B. 3.
C. 6.
D. 2.

12.
Đốt cháy 1 mol sắt trong oxi được 1 mol sắt oxit. Công thức sắt oxit là

A. FeO.    

B. Fe2O3.    

C. Fe3O4.  

D. FeO hay Fe2O3.
13.
Đồng không phản ứng với 

A. dung dịch HCl có sục thêm khí O2.

B. dung dịch H2SO4 loãng, nóng. 

C. dung dịch loãng chứa hỗn hợp NaNO3 và H2SO4. 

D. dung dịch Fe2(SO4)3.
14.
Cho CO dư qua hỗn hợp các oxit sau Al2O3, Fe2O3, CuO nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, chất rắn thu được là :
A. Al2O3, Fe, Cu.

B. Al2O3, FeO, Cu.

C. Al2O3, Fe2O3, Cu.
D. Al, Fe, Cu.

15.
Cho 5,2 gam Cr tác dụng với HNO3 loãng dư, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). V có giá trị là

A. 2,24.

B. 6,72.

C. 4,48.

D. 3,36.

16.
Cho FexOy tác dụng với dung dịch HNO3 loãng. Để phản ứng xảy ra không phải phản ứng oxi hoá - khử thì FexOy là  
A. FeO.      

B. Fe2O3.        
C. Fe3O4.     

D. Fe3O4 hoặc Fe2O3.

17.
Nhận định nào sau đây đúng ?
A. Ag có khả năng tan trong dung dịch FeCl3.

B. Fe có khả năng tan trong dung dịch FeCl3.

C. Cu khả năng tan trong dung dịch Pb(NO3)2.

D. Cu khả năng tan trong dung dịch FeCl2. 
18.
Cho dung dịch NaOH (dư) vào dung dịch chứa hỗn hợp FeCl2 và CrCl3, thu được kết tủa X. Nung X trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y. Vậy Y là       
A. Fe2O3.

B. ZnO.

C. FeO.

D. Fe2O3 và Cr2O3. 

19.
Chuẩn độ 10 ml dung dịch HCl bằng dung dịch chuẩn NaOH 0,1M. ở điểm tương đương dùng hết 56 ml dung dịch chuẩn. Nồng độ mol của dung dịch HCl là

A. 0,56M.

B. 0,056M.

C. 1,12M.

D. 0,112M.
20.
Để phân biệt các dung dịch riêng biệt Ba(NO3)2 và Ca(NO3)2 ta cho vào các mẫu thử 
A. dung dịch Na2CO3 trước, sau đó cho thêm CH3COOH loãng.

B. dung dịch Na2SO4 trước, sau đó cho thêm CH3COOH loãng.

C. dung dịch (NH4)2C2O4 trước, sau đó cho thêm CH3COOH loãng.

D. dung dịch K2CrO4 trước, sau đó cho thêm CH3COOH loãng.
II. Trắc nghiệm tự luận

Câu 1 : (2 điểm) 
Viết các phương trình hoá học (nếu có) khi cho các dung dịch sau phản ứng với nhau từng đôi một : FeCl3, CuSO4, NaOH loãng dư, NH3 dư.

Câu 2 : (1 điểm) 

Chỉ được dùng thêm quỳ tím, hãy phân biệt các lọ riêng biệt chứa các dung dịch : Na2CO3, BaCl2, Na2SO4, NaNO3.
Câu 3 : (2 điểm) 
Ngâm một đinh sắt đã được đánh sạch bề mặt vào 100ml dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng hoàn toàn, lấy đinh sắt ra rửa nhẹ, sấy khô thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 1,6 gam.

a) Tính nồng độ mol ban đầu của dung dịch CuSO4.

b) Cho NaOH loãng dư vào dung dịch thu được. Lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi. Tính khối lượng chất rắn tạo thành. 
Hướng dẫn giải
I. Trắc nghiệm khách quan
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II. Trắc nghiệm tự luận

Câu 1 : (2 điểm) 
Các phương trình hoá học :
FeCl3   +  3NaOH ( Fe(OH)3   +  3NaCl 
CuSO4 +  2NaOH ( Cu(OH)2  +  Na2 SO4 
FeCl3   + 3NH3 + 3H2O ( Fe(OH)3   +  3NH4Cl

CuSO4 + 6NH3 + 2H2O ( [Cu(NH3)4](OH)2 + (NH4)2SO4 
Câu 2 : (1 điểm) 

Dùng quỳ tím để phân biệt các dung dịch : 

	
	Na2CO3
	BaCl2
	Na2SO4
	NaNO3

	Quỳ tím
	hoá xanh
	–
	–
	–

	Na2CO3
	
	(
	–
	–

	BaCl2
	
	
	(
	–


Câu 3 : (2 điểm)
a)    
Fe   +  CuSO4  (  FeSO4   +  Cu 
(1)

     
56 g                       
          64 g

( 1 mol Fe phản ứng tạo ra 1 mol Cu thì khối lượng đinh sắt tăng : 


64 – 56 = 8 (gam)
( 
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b) Tõ (1) : 
[image: image17.wmf]44

CuSO FeSO 
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 FeSO4  + 2NaOH ( Fe(OH)2  + Na2SO4 



   0,2               

   0,2 (mol)  



 4Fe(OH)2  + O2 (  2Fe2O3 +  4H2O



  0,2                 
 0,1 (mol)
Khối lượng chất rắn = 0,1.160 = 16 (gam).
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 
Chương trình nâng cao (cho các vùng thuận lợi)

1.
ở nhiệt độ cao, Al có thể khử tất cả các kim loại trong dãy oxit nào sau đây ? 

A. MgO, Fe2O3, CuO.
B. MgO, PbO, Fe2O3.



C. Cr2O3, CuO, Fe2O3.
D. CaO, Cr2O3, Cu2O.

2.
Crom là kim loại

A. có tính khử mạnh hơn sắt.

B. chỉ tạo được oxit bazơ.

C. trong tự nhiên ở dạng đơn chất.

D. có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối.

3.
Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố nào dưới đây được biểu diễn không đúng ?
A. Cr (Z = 24) [Ar] 3d44s2.
B. Mn (Z = 25) [Ar] 3d54s2. 

C. Fe (Z = 26) [Ar] 3d64s2.
D. Cu (Z = 29) [Ar] 3d104s1.
4.
Phản ứng sau đây xảy ra ở 25oC : Zn + 2Cr3+ ( Zn2+ + 2Cr2+
Nhận định nào sau đây đúng ?
A. Zn có tính khử mạnh hơn Cr2+ và Cr3+ có tính oxi hoá mạnh hơn Zn2+.

B. Zn có tính khử yếu hơn Cr2+ và Cr3+ có tính oxi hoá yếu hơn Zn2+.

C. Zn có tính oxi hoá mạnh hơn Cr2+ và Cr3+ có tính khử mạnh hơn Zn2+.

D. Zn có tính oxi hoá yếu hơn Cr2+ và Cr3+ có tính khử yếu hơn Zn2+.

5.
Cho các kim loại Cu, Fe, Al, Zn và các dung dịch muối CuCl2, ZnSO4, AgNO3. Kim loại nào phản ứng được với cả 3 dung dịch muối ?
A. Fe.
B. Al.
C. Cu.

D. Zn.

6.
Cho các chất rắn Cu, Fe, Ag và các dung dịch : CuSO4, FeSO4, FeCl3. Cho từng chất rắn lần lượt vào từng dung dịch. Số trường hợp xảy ra phản ứng là

A. 4.
B. 3.
C. 6.
D. 2.

7.
Phản ứng nào sau đây không đúng ? 

A. Fe +  2FeCl3 (  3FeCl2
B. Cu + 2FeCl3 (  2FeCl2 + CuCl2
C. Cu + 2CrCl3 ( 2CrCl2 + CuCl2
D. FeCl2 + 3AgNO3 ( Fe(NO3)3 + 2AgCl + Ag
8.
Đồng không tan được trong 

A. dung dịch HCl có sục thêm khí O2.

B. dung dịch H2SO4 loãng, nóng. 

C. dung dịch loãng chứa hỗn hợp NaNO3 và H2SO4. 

D. dung dịch Fe2(SO4)3.

9.
Khử 16 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng CO ở nhiệt độ cao, sau phản ứng thu được là 11,2 gam chất rắn. Thể tích khí CO (ở đktc) đã tham gia phản ứng là 
A. 2,24 lít. 

B. 3,36 lít.
C. 6,72 lít.

D. 8,96 lít.

10.
Cho nguyên tố Fe (Z = 26). Cấu hình electron của ion Fe3+ là

A. 1s22s22p63s23p63d5.

B. 1s22s22p63s23p63d34s2.

C. 1s22s22p63s23p63d54s1.

D. 1s22s22p63s23p63d54s2.

11.
Cho CO dư qua hỗn hợp các oxit sau Al2O3, Fe2O3, CuO nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, chất rắn thu được là 
A. Al2O3, Fe, Cu.

B. Al2O3, FeO, Cu.

C. Al2O3, Fe2O3, Cu.
D. Al, Fe, Cu.

12.
Cho FexOy tác dụng với dung dịch HNO3. Phản ứng xảy ra không phải phản ứng oxi hoá - khử khi FexOy là  
A. FeO.      

B. Fe2O3.        
C. Fe3O4.     

D. Fe3O4 hoặc Fe2O3.

13.
Hoà tan hoàn toàn 19,2 gam một kim loại M trong dung dịch HNO3 ta thu được 4,48 lít NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Kim loại M là 

A. Zn. 
B. Fe.
C. Mg.
D. Cu.

14.
Cho dung dịch NaOH (dư) vào dung dịch chứa hỗn hợp FeCl2 và CrCl3, thu được kết tủa X. Nung X trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y. Vậy Y là       
A. Fe2O3.

B. ZnO.

C. FeO.

D. Fe2O3 và Cr2O3. 

15.
Nhiệt phân hoàn toàn các chất Fe(OH)2, Fe(NO3)2, Fe(OH)3 trong điều kiện không có không khí đến khối lượng không đổi. Chất rắn thu được sau phản ứng lần lượt là :
A. FeO, Fe2O3, Fe2O3.
B. FeO, FeO, Fe2O3.

C. FeO, Fe2O3, FeO.
D. Fe2O3, Fe2O3, Fe2O3.

16.
Phương trình hoá học nào sau đây không đúng ?
A. 3Fe + 2O2 
[image: image18.wmf]o
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 Fe3O4
B. 2Fe + 3Cl2 
[image: image19.wmf]o
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 2FeCl3
C. 2Fe + 3I2 
[image: image20.wmf]o
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 2FeI3
D. Fe + S 
[image: image21.wmf]o
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 FeS

17.
Hòa tan hết m gam hỗn hợp Al và Fe trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thoát ra 0,4 mol khí, còn trong lượng dư dung dịch NaOH thì thu được      0,3 mol khí. Giá trị của m là

A. 11,0.
B. 12,28.
C. 13,7.
D. 19,5.

18.
Để chuẩn độ 30 ml dung dịch H2SO4 cần dùng 15 ml dung dịch NaOH 0,1M. Nồng độ mol của dung dịch H2SO4 là

A. 0,015M.

B. 0,02M.



 C. 0,025M.

D. 0,05M.
19.
Có 6 dung dịch : NH4Cl, AlCl3, FeCl3, FeCl2, MgCl2, ZnCl2. Nếu dùng 2 thuốc thử là dung dịch NaOH và dung dịch NH3 thì phân biệt được

A. 3 dung dịch. 

B. 2 dung dịch. 

C. 4 dung dịch. 
 
D. 6 dung dịch. 

20.
Thuốc thử dùng để phân biệt 4 bình riêng biệt chứa 4 dung dịch : NaOH, HCl, H2SO4, Na2CO3 là 
A. quỳ tím. 

B. dung dịch NaOH.

C. dung dịch BaCl2. 
D. dung dịch Ba(OH)2.

II. Trắc nghiệm tự luận

Câu 1 : (2 điểm) 
Nêu hiện tượng và viết các phương trình hoá học khi cho :
a) Dung dịch NH3 vào dung dịch ZnSO4.
b) Dung dịch NaOH vào dung dịch K2Cr2O7. 

c) Dung dịch HCl đặc vào dung dịch K2CrO4. 

Câu 2 : (1 điểm) 

Chọn một thuốc thử với một lượt thử, hãy phân biệt 3 lọ đựng 3 hỗn hợp chất rắn : Fe và Cu ; FeO và CuO ; FeO và Fe2O3.
Câu 3 : (2 điểm) 
Cho 1,76 gam hỗn hợp A gồm bột Fe và Cu phản ứng vừa đủ với bột S thu được chất rắn B. Cho B tác dụng với dung dịch HCl dư rồi lọc bỏ phần không tan ta được dung dịch C. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch C ta được kết tủa D. Nung D trong không khí đến khối lượng không đổi ta được 1,6 gam chất rắn.  

a) Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

b) Cho 1,76 gam hỗn hợp A vào 100 ml dung dịch AgNO3 0,65M. Tính nồng độ mol các chất trong dung dịch sau phản ứng. Biết thể tích dung dịch không thay đổi sau phản ứng.

Hướng dẫn giải
I. Trắc nghiệm khách quan
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II. Trắc nghiệm tự luận
Câu 1 : (2 điểm) 

a) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch ZnSO4 :

Có kết tủa trắng keo xuất hiện, sau đó tan.



2NH3 + 2H2O + ZnSO4 ( Zn(OH)2(  +  (NH4)2SO4



Zn(OH)2  +  4NH3  ( [Zn(NH3)4](OH)2 
b) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch K2Cr2O7 :

Dung dịch từ màu da cam chuyển sang màu vàng



K2Cr2O7 + 2NaOH ( K2CrO4 + Na2CrO4 + H2O 

c) Cho dung dịch HCl đặc vào dung dịch K2CrO4 : Dung dịch từ màu vàng chuyển sang màu da cam và có khí màu vàng lục bay ra



2K2CrO4  + 2HCl ( K2Cr2O7  + 2KCl + H2O



K2Cr2O7  + 14HCl ( 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2  + 7H2O

Câu 2 : (1 điểm) 

Chọn thuốc thử là dung dịch HCl.
	
	Fe và Cu
	FeO và CuO
	FeO và Fe2O3

	dung dịch HCl 
	(    
	dung dịch màu xanh
	dung dịch màu vàng


Câu 3 : (2 điểm) 

a) Tính khối lượng mỗi kim loại 



Cu + S 
[image: image22.wmf]o
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 CuS 



 (1)



Fe +  S 
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 FeS 



 (2)

Chỉ có FeS phản ứng với dung dịch HCl



FeS + 2HCl ( FeCl2 + H2S 

 
 (3)



FeCl2 + 2NaOH ( Fe(OH)2 + 2NaCl 
 (4)



4Fe(OH)2 + O2 
[image: image24.wmf]o
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 2Fe2O3 + 4H2O     
(5)
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b) Tính nồng độ mol các chất
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ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 
Chương trình chuẩn

I. Trắc nghiệm khách quan

1.
Trong số các kim loại Mg, Al, Fe, Cu và Cr, thì kim loại bị thụ động hoá với dung dịch HNO3 (đặc, nguội) và H2SO4 (đặc, nguội) là

A. Al, Fe và Cr.

B. Cu, Al, Fe và Cr. 

C. Al, Mg và Fe. 

D. Cu, Al và Fe.
2.
Phương trình hoá học nào sau đây không đúng ?
A. Fe + S 
[image: image34.wmf]o
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 FeS

B. 2Cr + 6HCl ( 2CrCl3 +3H2 
C. 3Fe + 2O2 
[image: image35.wmf]o
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 Fe3O4

D. 2Cr+ 3Cl2 
[image: image36.wmf]o
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 2CrCl3
3.
Điều nào sau đây đúng khi nói về Fe2+ ?
A. Fe2+ chỉ có tính oxi hoá.

B. Fe2+ chỉ có tính khử.

C. Fe2+ vừa có tính khử vừa có tính oxi hoá.
D. Fe2+ có tính chất lưỡng tính.

4.
Hoà tan hoàn toàn 19,2 gam một kim loại M hoá trị II trong dung dịch HNO3 ta thu được 4,48 lít NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Kim loại M là 

A. Zn. 
B. Fe.
C. Mg.
D. Cu.

5.
Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hoá - khử ?
A. Fe + H2SO4 ( FeSO4 + H2

B. 2FeO + 4H2SO4 ( Fe2(SO4)3 + SO2  + 4H2O
C. Fe3O4 + 4H2SO4 ( FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O
D. 6FeCl2 + 3Br2 ( 2FeBr3 + 4FeCl3

6.
Cấu hình electron của ion Fe3+ (Z = 26) là

A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7.           
B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2.               

C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s1.        

D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5.   

7.
Thêm dung dịch NaOH loãng dư vào dung dịch chứa 0,3 mol Fe(NO3)3. Lọc kết tủa, đem nung đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được bằng 

A. 24,0 gam.

B. 32,1 gam.

C. 48,0 gam.

D. 96,0 gam.

8.
Cặp chất nào sau đây phản ứng với cả 2 dung dịch HCl và KOH ?
A. CrO, Al2O3 

B. CrO, CrO3
C. Cr2O3, Al2O3

D. Al2O3, CrO3
9.
Phản ứng nào sau đây không đúng ?
A. FeCl3 + 3AgNO3   (  Fe(NO3)3 + 3AgCl 



B. 3Cu  + 2CrCl3  (   2Cr + 3CuCl2
C. Cu   + 2FeCl3  (    2FeCl2 + CuCl2 




D. Fe   +  2FeCl3  (   3FeCl2
10.
Dung dịch có thể hòa tan 3 chất : Cu(OH)​2, Zn(OH)2, AgCl là

A. NaOH.

B. HCl.




C. NH4Cl.

D. NH3.
11.
Có dung dịch hỗn hợp gồm 1 anion X và các cation : Na+, Mg2+, Fe2+, H+, Ba2+. X là

A. 
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12.
Dùng quỳ tím ướt có thể phân biệt hai khí

A. CO2 và SO2.

B. HCl và SO2. 
C. H2S và HCl.  

D. NH3 và CH3NH2. 
13.
Để phân biệt 3 dung dịch AgNO3, AlCl3, BaCl2 chỉ cần dùng dung dịch 

A. NH3.
B. HCl.
C. H2SO4.
D. AgNO3.
14.
Để phân biệt 3 dung dịch đậm đặc : HNO3, HCl, H2SO4 chỉ cần dùng 

A. dung dịch BaCl2.
B. Fe(OH)3.
C. Cu.

D. CaCO3.
15.
Để phân biệt khí CO2 và SO2 ta dùng
A. nước vôi trong.
B. dung dịch BaCl2.

C. quỳ tím.

D. nước brom. 
16.
Thêm 0,02 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,01 mol CrCl2, rồi sục không khí vào cho đến khi phản ứng hoàn toàn thì khối lượng kết tủa thu được là 

A. 0,86 gam.

B. 1,03 gam.

C. 1,72 gam.

D. 2,06 gam.

17.
Để phân biệt 3 chất rắn riêng biệt : Mg, Al2O3, Al chỉ cần dùng 
A. dung dịch Na2CO3.
B. dung dịch HNO3.
C. dung dịch NaOH.
D. dung dịch HCl.

18.
Cho 23,2 gam sắt từ oxit tác dụng với dung dịch axit clohiđric dư thu được muối sắt có khối lượng là

A. 48,6 gam.        B. 28,9 gam.    
C. 45,2 gam.    
D. 25,4 gam.

19.
Nhận định nào sau đây đúng ?
A. Ag tan trong dung dịch FeCl3.

B. Fe tan trong dung dịch FeCl3.

C. Cu tan trong dung dịch Fe(NO3)2.

D. Cu tan trong dung dịch CrCl2.

20.
Cho FexOy tác dụng với dung dịch HNO3. Phản ứng xảy ra không phải phản ứng oxi hoá - khử khi FexOy là  
A. FeO.      

B. Fe2O3.        
C. Fe3O4.     

D. Fe3O4 hoặc Fe2O3.

II. Trắc nghiệm tự luận

Câu 1 : (2 điểm) 
Từ CuSO4 nêu 3 cách điều chế Cu. Viết các phương trình hoá học.

Câu 2 : (1 điểm) 
Phân biệt các lọ riêng biệt chứa các dung dịch : CrCl3, FeCl3, CuSO4. 
Câu 3 : (2 điểm) 
Đun nóng 15,2 gam Cr2O3 với 2,7 gam Al bột trong điều kiện không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn người ta thu được hỗn hợp chất rắn X. 

a) Tính khối lượng Cr sinh ra.

b) Tính thể tích dung dịch KOH 5M cần dùng để hòa tan toàn bộ lượng X. 
Hướng dẫn giải
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II. Trắc nghiệm tự luận

Câu 1 : (2 điểm) 
Từ CuSO4 nêu 3 cách điều chế Cu. 

Cách 1 :
2CuSO4 + 2H2O 
[image: image41.wmf]đ
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 2Cu + 2H2SO4  +  O2 
Cách 2 :
CuSO4 + Zn   
[image: image42.wmf]¾¾®

  Cu + ZnSO4  
Cách 3 : 
CuSO4 + 2NaOH 
[image: image43.wmf]¾¾®

 Cu(OH)2 + Na2SO4



Cu(OH)2 
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 CuO + H2O



CuO + CO 
[image: image45.wmf]o
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 Cu + CO2
Câu 2 : (1 điểm) 
Phân biệt các dung dịch : CrCl3, FeCl3, CuSO4.

	
	CrCl3
	FeCl3
	CuSO4

	Cho dung dịch NaOH từ từ đến dư vào các mẫu thử
	 lục xám          sau đó tan 
	đỏ nâu         không tan
	keo xanh không tan


Câu 3 : (2 điểm) 
a)
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Cr2O3
    +   
2Al      (   Al2O3       +   
Cr 
Ban đầu   
0,1           
0,1        
0          
0 

Phản ứng  
0,05         
0,1       
0,05        
0,1

Sau phản ứng  
0,05          
0        

0,05        
0,1

b)


mCr = 0,1.52 = 5,2 (gam) 



Al2O3 + 2KOH ( 2NaAlO2 + H2O



0,05          0,1 (mol)             



Cr2O3 + 2KOH ( 2NaCrO2 + H2O



0,05          0,1 (mol)
Tổng số mol KOH = 0,2 mol ( VddKOH  = 
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

Chương trình chuẩn
Câu 1 : (5 điểm) 

a) (1,5 điểm) Viết các phương trình hoá học của các phản ứng khi cho :
+ Dung dịch NaOH tác dụng với tristearin (C17H35COO)3C3H5.
+ Glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3 /NH3. 
+ Nêu ứng dụng của các sản phẩm trong các phản ứng trên.

b) (1,5 điểm) Viết các phương trình hoá học để chứng minh :
+ Anilin có tính bazơ.
+ Glyxin có tính chất lưỡng tính.
c) (2 điểm) Viết các phương trình hoá học điều chế :
+ Poli(metyl metacrylat) từ momome tương ứng.

+ Tơ nilon-6,6 từ NH2–[CH2]6–NH2 và HOOC–[CH2]4–COOH.

+ Mg từ MgCO3.

Câu 2 : (3 điểm) 

a) (1 điểm) Bằng phương pháp hoá học, hãy phân biệt các dung dịch sau đựng trong các lọ mất nhãn : lòng trắng trứng, saccarozơ, hồ tinh bột, glyxin. 

b) (1 điểm) Cho các cặp oxi hoá - khử theo thứ tự tăng dần tính oxi hoá của ion kim loại sau : Zn2+/ Zn ; Cu2+/ Cu ; Ag+/Ag. 

Khi cho hỗn hợp bột Cu, Zn vào dung dịch chứa hỗn hợp Cu(NO3)2, AgNO3 thì phản ứng nào sẽ xảy ra trước tiên ?
c) (1 điểm) Hãy giải thích vai trò của kẽm, khi được tráng lên các đồ vật bằng sắt để chống ăn mòn kim loại.

Câu 3 : (2 điểm) 
Mét amino axit thiên nhiên X chứa 40,45%C ; 7,87%H ; 15,73%N. 

a) Xác định CTCT và gọi tên X, biết phân tử X chỉ có 1 nguyên tử N.

b) Cho 8,9 gam X phản ứng với ancol no, đơn chức, mạch hở Y có mặt khí HCl thu được 4,68 gam este Z. Xác định CTCT của Y, biết hiệu suất phản ứng este hoá là 40%.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 : (5 điểm) 

a) (1,5 điểm) Các phương trình hoá học :

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH ( 3RCOONa + C3H5 (OH)3 

CH2OH–[CHOH]4–CHO + 2[Ag(NH3)2]OH ( 

                        CH2OH–[CHOH]4–COONH4 + 2Ag + 3NH3 + H2O                                               
ứng dụng :
– C17H35COONa để làm xà phòng, C3H8O3 dùng trong y dược, kem đánh răng.

– Ag trong phản ứng c) để tráng các vật dụng thủy tinh.

b) (1,5 điểm) 
+ Anilin có tính bazơ :


C6H5NH2 + HCl ( C6H5NH3Cl 

+ Glyxin có tính chất lưỡng tính :


NH2CH2COOH + HCl   ( ClNH3CH2COOH



NH2CH2COOH + NaOH ( NH2CH2COONa + H2O

c) (2 điểm) Các phương trình hoá học điều chế :
+ Poli(metyl metacrylat) : 
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+ Tơ nilon-6,6 từ NH2–[CH2]6–NH2 và HOOC–[CH2]4–COOH :
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+ Mg từ MgCO3 :


MgCO3 + 2HCl (  MgCl2 + CO2 + H2O



MgCl2  
[image: image55.wmf]®pnc
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 Mg  +  Cl2 
Câu 2 : (3 điểm) 

a) (1 điểm) Phân biệt các dung dịch :
	
	Lòng trắng trứng
	Saccaroz¬
	Hồ tinh bột
	Glyxin

	Cu(OH)2
	xanh tím
	dung dịch xanh lam
	–
	–

	dd I2
	
	
	xanh tím
	–


b) (1 điểm) 
Theo thứ tự các cặp oxi hoá - khử : Zn2+/ Zn ; Cu2+/ Cu ; Ag+/Ag

( Trong các chất trên : Zn có tính khử mạnh nhất, Ag+ có tính oxi hoá mạnh nhất nên phản ứng xảy ra trước tiên là :


Zn +  2Ag+ ( Zn2+ +  2Ag.

c) (1 điểm) 

+ Kẽm trong tự nhiên được bao phủ bởi lớp oxit mỏng bền, kín nên khi tráng lên các vật bằng sắt thì có tác dụng bảo vệ bề mặt không cho không khí, nước thấm qua. 

+ Khi lớp kẽm bị xây sát sâu đến lớp sắt phía trong thì hình thành pin điện hoá Zn – Fe. Kẽm có tính khử mạnh hơn sắt nên kẽm bị ăn mòn cho đến hết thì đồ vật bằng sắt mới bị ăn mòn. 

( Nên Zn vừa bảo vệ bề mặt vừa bảo vệ điện hoá.
Câu 3 : (2 điểm) 

a) (1 điểm) 

Đặt CTPT của X là CxHyOzNt
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Vì X chỉ có 1 nguyên tử N nên ( CTPT là C3H7O2N

X là amino axit thiên nhiên ( X là (-amino axit 

( CTCT : NH2CH(CH3)COOH ; Alanin (axit (-aminopropionic).
b) (1 điểm) 

nX = 
[image: image57.wmf]8,9

89

= 0,1 (mol) ; meste theo lí thuyết = 
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= 11,7 (gam)
NH2CH(CH3)COOH + CnH2n+1OH (  NH2CH(CH3)COOCnH2n+1 + H2O

       0,1                                


0,1 (mol)


Meste =
[image: image59.wmf]11,7
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= 117 (g/mol) ( 88 + 14n +1 =117 ( n = 2 

( CTCT của ancol là CH3CH2OH.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

Chương trình nâng cao (dành cho vùng thuận lợi)

Câu 1 : (2 điểm) 
Viết các phương trình hoá học (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng) thực hiện dãy chuyển hoá :
CH4 ( CH3OH( CH3COOH ( C2H5OH ( CH3CHO ( CH3(CN)CHOH 

                        ( CH3CH(OH)COOH( CH2=CH–COOH ( Polime

Câu 2 : (3 điểm) 

a) (1,5 điểm) Chỉ dùng một thuốc thử, hãy phân biệt các dung dịch sau đựng trong các lọ mất nhãn : anđehit axetic, glucozơ, saccarozơ, etanol (không cần viết phương trình hoá học). 

b) (0,5 điểm) Viết phương trình hoá học tạo ra tơ nilon-7 từ monome tương ứng.

c) (1 điểm) Trình bày điểm khác nhau cơ bản của chất giặt rửa và chất tẩy màu. Cho ví dụ về chất giặt rửa và chất tẩy màu.

Câu 3 : (3 điểm) 

a) (1 điểm) Cho Eo (Zn2+/ Zn) = - 0,76V ; Eo (Cu2+/ Cu) = + 0,34V ; Eo (Ag+/Ag) = + 0,80V. Những pin điện hoá nào được tạo ra khi ghép các cặp oxi hoá - khử trên từng đôi một ? Tính suất điện động chuẩn của mỗi pin.

b) (1 điểm) Người ta thường gắn Zn vào vỏ tàu biển (phần chìm dưới nước) để làm gì ? Giải thích cách làm đó.

c) (1 điểm) Điện phân ( dùng điện cực trơ ) dung dịch muối sunfat kim loại hoá trị 2 với cường độ dòng là 3A. Sau 1930 giây thấy khối lượng catot tăng 192 gam.Viết phương trình điện phân và xác định kim loại trong muối sunfat.

Câu 4 : (2 điểm) 

Cho hỗn hợp X gồm 2 este có công thức phân tử C3H6O2 và C4H8O2 tác dụng với NaOH dư thu được 6,14 gam hỗn hợp 2 muối và 3,68 gam ancol Y duy nhất có tỉ khối hơi so với H2 là 23. 

a) (1,5 điểm) Tính số gam mỗi chất trong X.

b) (0,5 điểm) Khử hoàn toàn hỗn hợp X trên bằng LiAlH4. Tính khối lượng các sản phẩm hữu cơ thu được. 

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 : (2 điểm) 
Các phương trình hoá học : 



2CH4  +  O2  
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CH3OH + CO 
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CH3COOH 
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C2H5OH  + CuO 
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CH3CHO + HCN ( CH3(CN)CHOH



CH3(CN)CHOH 
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CH3CH(OH)COOH 
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 CH2=CH–COOH + H2O 
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Câu 2 : (3 điểm) 

a) (1,5 điểm) 
Phân biệt các dung dịch 

– Cho Cu(OH)2 vào các mẫu thử :
+ 2 mẫu thử tạo dung dịch trong suốt màu xanh lam là glucozơ và saccarozơ. Tiếp tục đun nóng thì mẫu thử tạo kết tủa đỏ gạch là glucozơ. Còn lại là saccarozơ. 

+ 2 mẫu thử không phản ứng là anđehit axetic và etanol. Tiếp tục đun nóng thì mẫu thử tạo kết tủa đỏ gạch là anđehit axetic. Còn lại là etanol. 

b) (0,5 điểm) 
Viết phương trình hoá học tạo ra tơ nilon-7 từ monome tương ứng.
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c) (1 điểm) 
Điểm khác nhau cơ bản của chất giặt rửa và chất tẩy màu. 

+ Chất giặt rửa là các chất khi dùng cùng với nước thì làm sạch các vết bẩn bám trên các vật rắn mà không phản ứng hoá học với chất bẩn.

+ Chất tẩy màu làm sạch các vết màu bẩn nhờ có phản ứng hoá học với chất bẩn.

Ví dụ : Chất giặt rửa : xà phòng ; chất tẩy màu : nước Gia-ven.

Câu 3 : (3 điểm) 

a) (1 điểm) 
Có 3 cặp pin và suất điện động của các pin :
+ Pin Zn-Cu : 
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+ Pin Cu-Ag : 
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+ Pin Zn-Ag : 
[image: image77.wmf]o

pin

E

 = 
[image: image78.wmf]o

Ag/Ag

E

+

 – 
[image: image79.wmf]2

o

Zn/Zn

E

+

 = 0,80V – (–0,76V) = 1,56 V

b) (1 điểm) 
Người ta thường gắn Zn vào vỏ tàu biển để bảo vệ vỏ tàu biển bằng sắt theo phương pháp chống ăn mòn điện hoá. 

Khi 2 kim loại Zn – Fe chìm trong nước biển (dung dịch chất điện li) hình thành pin điện hoá Zn – Fe. 

Kẽm có tính khử mạnh hơn Fe nên : Zn ( Zn2+ +  2e 

( chỉ có Zn bị ăn mòn cho nên sắt được bảo vệ.

c) (1 điểm) 
Phương trình điện phân : 



MSO4 + H2O 
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 M + O2 + H2SO4

Xác định kim loại trong muối sunfat.



[image: image81.wmf]AItmnF1,92296500

m = A = 64

nFIt31930

´´

ị==

´

( Kim loại là Cu

Câu 4 : (2 điểm) 

a) (1,5 điểm) 
Khối lượng mỗi chất trong X :
Với công thức phân tử C3H6O2 và C4H8O2 
( 2 este đều no, đơn chức, mạch hở. 

( ancol Y no, đơn chức, mạch hở : CnH2n+1OH.

MY = 23.2 = 46 (g/mol) 

( 14n + 18 = 46 ( n = 2 ( Y là C2H5OH.

( 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOC2H5


HCOOC2H5    +  NaOH  (  HCOONa   +  C2H5OH  
         
         x                            
     x            
    x



CH3COOC2H5    +  NaOH  (  CH3COONa   +  C2H5OH  
         
         y                            
           y                    y

(
68x +  82y    = 6,14 gam

(
x + y = 
[image: image82.wmf]3,68
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 = 0,08 (mol)
Giải hệ phương trình ( x = 0,03 mol ; y = 0,05 mol

( 
[image: image83.wmf]25 
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= 0,03.74 = 2,22 (gam) ( 
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CHCOOCH

m

= 3,92 (gam).

b) (0,5 điểm) 
Khối lượng các sản phẩm hữu cơ :


HCOOC2H5    
[image: image85.wmf]4
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   CH3OH  +  C2H5 OH



     0,03               

0,03             0,03 (mol)


CH3COOC2H5 
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 2C2H5OH 



      0,05                

0,1 (mol)
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 = 0,03.32 = 0,96 (gam) 
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
Chương trình nâng cao (dành cho vùng khó khăn)

Câu 1 : (3 điểm) 
Viết các phương trình hoá học sau :
a) anilin + HNO2 /HCl 
[image: image89.wmf]o
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b) tristearin + KOH    
c) glucoz¬ + AgNO3 /NH3
d) Trùng hợp 2-metylbuta-1,3-đien        
e) Trùng ngưng axit 7-aminoheptanoic

f) Nêu ứng dụng của các sản phẩm trong các phản ứng trên.

Câu 2 : (2 điểm) 

a) (1,5 điểm) Hãy phân biệt các dung dịch sau đựng trong các lọ mất nhãn : metylamin, saccarozơ, etyl axetat, hồ tinh bột. 

b) (0,5 điểm) Giải thích các hiện tượng xảy ra khi :

+ Cho Cu(OH)2 vào lòng trắng trứng.


+ Các mảng riêu nổi lên khi nấu canh cua.  

Câu 3 : (3 điểm) 

a) (1 điểm) Cho 
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 = + 0,80 V. Tính suất điện động chuẩn của pin điện hoá Zn-Ag. Viết phương trình hoá học dạng ion rút gọn của pin khi phóng điện.

b) (1 điểm) Nêu 3 biện pháp chống ăn mòn kim loại theo phương pháp bảo vệ bề mặt trong thực tế mà em biết.

c) (1 điểm) Từ CuSO4 hãy viết các phương trình hoá học điều chế Cu bằng 2 phương pháp.

Câu 4 : (2 điểm) 

a) (1 điểm) Để xà phòng hoá hoàn toàn 50 gam chất béo trung tính cần dùng 6 gam NaOH. Tính khối lượng glixerol và xà phòng thu được. Biết hiệu suất phản ứng là 80%.   

b) (1 điểm) Cho 1,5 gam amino axit X (phân tử chứa một nguyên tử N) phản ứng hết với hỗn hợp HNO2, người ta thu được 0,448 lít khí N2 (đktc). Gọi tên của X và viết phương trình hoá học (nếu có) khi cho X phản ứng với HCl, NaOH, CH3OH.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 : (3 điểm) 
Các phương trình hoá học :
a) C6H5NH2 + HNO2 + HCl 
[image: image92.wmf]o
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 C6H5N2Cl + 2H2O 
b) 
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c)   CH2OH–[CHOH]4-CHO + 2[Ag(NH3)2]OH ( 
CH2OH–[CHOH]4–COONH4 + 2Ag + 3NH3 + H2O

d) 
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e) 
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f) ứng dụng của các sản phẩm trong các phản ứng trên :
+ C6H5N2Cl để điều chế phẩm nhuộm.

+ C17H35COONa để làm xà phòng, C3H8O3 dùng trong y dược, kem đánh răng.

+ Ag trong phản ứng c) để tráng các vật dụng thủy tinh.

+ Sản phẩm của phản ứng d) là một loại cao su.

+ Sản phẩm của phản ứng e) là tơ nilon-7 (tơ enang)

Câu 2 : (2 điểm) 

a) (1,5 điểm) 
Hãy phân biệt các chất lỏng sau đựng trong các lọ mất nhãn : dung dịch metylamin, dung dịch saccarozơ, etyl axetat, hồ tinh bột. 

  + Dùng quỳ tím để nhận biết metylamin : quỳ tím hoá xanh.

 + Dùng dung dịch I2 để nhận biết hồ tinh bột : có màu xanh tím.

 + Cho 2 mẫu thử còn lại vào 2 ống nghiệm có sẵn nước :
   - ống nghiệm không tạo lớp phân cách là dung dịch saccarozơ.

   - ống nghiệm tạo lớp phân cách giữa 2 chất lỏng là etyl axetat. 

b) (0,5 điểm) 
Giải thích các hiện tượng : 


+ Cho Cu(OH)2 vào lòng trắng trứng tạo chất màu tím do protein của lòng trắng trứng có phản ứng màu với Cu(OH)2.

+ Các mảng riêu nổi lên khi nấu canh cua do protein trong thịt cua bị đông tụ ở nhiệt độ cao.  

Câu 3 : (3 điểm) 

a) (1 điểm) 

   + Pin Zn-Ag : 
[image: image99.wmf]o
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[image: image100.wmf]o
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b) (1 điểm) 
Ba biện pháp chống ăn mòn kim loại theo phương pháp bảo vệ bề mặt : 

+ Sơn lên bề mặt kim loại.
+ Mạ kim loại.

+ Tráng men hay phủ nhựa lên bề mặt kim loại.

c) (1 điểm) 
Từ CuSO4 hãy viết các phương trình hoá học điều chế Cu bằng 2 phương pháp :
+ 
2CuSO4 + 2H2O 
[image: image102.wmf]®p

¾¾®

 2Cu + O2 + 2H2SO4 
+ 
CuSO4 +2NaOH ( Cu(OH)2  + Na2SO4  

  

Cu(OH)2 
[image: image103.wmf]o

t
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 CuO + H2O 

  

CuO + CO 
[image: image104.wmf]o

t
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Cu + CO2
Câu 4 : (2 điểm) 

a)
nNaOH thủy phân chất béo = 
[image: image105.wmf]6

40

= 0,15 (mol)


(RCOO)3C3H5 + 3NaOH ( 3RCOONa + C3H5(OH)3 
 Theo phản ứng : n glixerol = 
[image: image106.wmf]NaOH

11

n = 0,15 = 0,05 (mol)

33


( 
mglixerol theo lí thuyết = 0,05.92 = 4,6 (gam)
áp dụng định luật bảo toàn khối lượng : 



m xà phòng theo lí thuyết = mchất béo + m NaOH – m glixerol 
                     


  = 50 + 6 – 4,6 = 51,4 (gam) 

( mglixerol theo thùc tÕ  = 4,6 
[image: image107.wmf]80

100

´=

 3,68 (gam).

( m xà phòng theo thực tế  = 51,4 
[image: image108.wmf]80

100

´=

 41,12 (gam). 

b) (1 điểm) Cho 1,5 gam amino axit X (phân tử chứa một nguyên tử N) phản ứng hết với HNO2, người ta thu được 0,448 lít khí N2 (đktc). Gọi tên của X. 

X (chứa một nguyên tử N) + HNO2 ( N2 ( X có chứa một nhóm NH2.



[image: image109.wmf]2

N

0,448

n=  = 0,02 (mol)

22,4




(HOOC)aCxHyNH2 + HNO2 ( (HOOC)aCxHyOH +  N2   + H2O

        

0,02                                 


0,02

(
MX = 
[image: image110.wmf]1,5

0,02

= 75 (g/mol)
(
45a + 12x + y + 16 = 75 ( 45a + 12x + y = 59



a = 1 ( 12x + y = 59 – 45 = 14 ( x =1 và y = 2



a = 2 ( 12x + y = 59 - 90 < 0 loại 

CTCT của X là NH2CH2COOH : Glyxin.
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 

Chương trình chuẩn
Câu 1 : (2 điểm) 
Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra khi lần lượt cho kim loại Ba vào từng dung dịch sau : NaHCO3, CuSO4, (NH4)2CO3.

Câu 2 : (5 điểm) 

a) (2 điểm) Viết 4 phương trình hoá học khác nhau tạo ra NaOH. 

b) (2 điểm) Hãy nhận biết từng ion trong dung dịch chứa Ba2+, Al3+ và Cl–. 

c) (1 điểm) Một cốc nước chứa các ion Mg2+, Ca2+ và 
[image: image111.wmf]3

HCO

-

. Chọn một hoá chất rẻ tiền để làm mềm nước trong cốc. Viết các phương trình hoá học.

Câu 3 : (3 điểm) 
Cho 17 gam hỗn hợp X gồm : Al, Fe, Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư, đến khi phản ứng kết thúc thu được 10,08 lít khí H2 (đktc), 3,2 gam chất rắn Y và dung dịch Z. 

a) (1,5 điểm) Viết các phương trình hoá học và tính khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp X. 
b) (0,5 điểm) Cho dung dịch K2Cr2O7 vào dung dịch Z, viết phương trình hoá học.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 : (2 điểm) 
Các phương trình hoá học: 

Trước tiên Ba phản ứng với H2O trong các dung dịch.



Ba    + 2H2O   
[image: image112.wmf]¾¾®

   Ba(OH)2 + H2 
Sau đó Ba(OH)2 tiếp tục tác dụng với chất tan trong các dung dịch :


Ba(OH)2 + NaHCO3   
  ( NaOH + BaCO3  + H2O  


Ba(OH)2 + CuSO4       
  (  Cu(OH)2  +  BaSO4       


Ba(OH)2 + (NH4)2CO3  ( 2NH3 + 2H2O + BaCO3  
Câu 2 : (5 điểm) 

a) (2 điểm) 
4 phương trình hoá học khác nhau tạo ra NaOH :


2NaCl  + 2H2O     
[image: image113.wmf]®pmn

¾¾¾®

 
2NaOH  + H2 + Cl2


2Na     + 2H2O         
[image: image114.wmf]¾¾®

 
2NaOH + H2 


Na2O   + 2H2O        
[image: image115.wmf]¾¾®

 
2NaOH 


Na2CO3 + Ba(OH)2  
[image: image116.wmf]¾¾®

 
2NaOH  + BaCO3

b) (2 điểm) 
Nhận biết các ion trong dung dịch : 

Cho vài giọt dung dịch AgNO3 vào mẫu thử, có kết tủa trắng xuất hiện 
( có Cl–



Ag+ + Cl–  (   AgCl 
Cho dung dịch H2SO4 loãng vào mẫu thử, có kết tủa trắng xuất hiện 
( có 
[image: image117.wmf]2
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Ba2+ +  
[image: image118.wmf]2

4

SO

-

 (  BaSO4 
Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào mẫu thử, có kết tủa trắng keo xuất hiện, sau kết  tủa tan 
( có Al3+ :


Al3+         + 3OH– (  Al(OH)3( 


Al(OH)3 + OH–   ( [Al(OH)4]– 
c) (1 điểm) 

Hoá chất rẻ tiền được chọn là dung dịch Ca(OH)2


Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 ( 2CaCO3(  + H2O



Mg(HCO3)2 + Ca(OH)2 ( MgCO3(  + CaCO3 + 2H2O      

Câu 3 : (3 điểm) 

a) (1,5 điểm) 
Chất không tan Y là Cu có khối lượng 3,2 gam

Khối lượng của Al và Fe = 17 – 3,2 = 10,08 (gam)
Các phương trình hoá học :  


2Al  +  3H2SO4   (  Al2(SO4)3  +    3H2      



 x                                  


[image: image119.wmf]3
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Fe   +  H2SO4    (   FeSO4    +    H2     


y                                   
       y

( 

[image: image120.wmf]2

H

310,08

n= x + y =  = 0,45

222,4

 (mol)   
(1)

và :     
27x   +  56y   = 13,8       


(2)

Giải hệ phương trình ta có :   x = 0,2 mol và y = 0,15 mol.

b) (0,5 điểm) 
Phương trình hoá học :              
K2Cr2O7 +  6FeSO4 + 7H2SO4 ( 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3  +  K2SO4 + 7H2O     

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Chương trình nâng cao (dành cho vùng thuận lợi)

Câu 1 : (2 điểm) 
Viết các phương trình hoá học (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng) thực hiện dãy chuyển hoá :
NaCl ( NaOH ( BaCO3( BaO( Ba(OH)2 ( Cr(OH)2 ( Cr2O3 ( Al2O3 ( Al

Câu 2 : (3 điểm) 

a) (1,5 điểm) Nêu hiện tượng xảy ra và viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra khi :
+ Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4.

+ Cho bột Al dư vào dung dịch NaOH, lọc lấy dung dịch, sau đó thêm dung dịch AlCl3 vào dung dịch thu được.

b) (1,5 điểm) Trình bày phương pháp nhận biết từng cation trong dung dịch chứa đồng thời các ion : Ba2+, Mg2+, Al3+ và 
[image: image121.wmf]3

NO
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Câu 3 : (3 điểm) 

a) (2 điểm) Nêu 3 nguyên liệu chính để sản xuất gang. Viết các phản ứng khử oxit sắt trong quá trình sản xuất gang.

b) (1 điểm) 

+ Tại sao bạc bị hoá đen khi để ngoài không khí ?
+ Sắp xếp các kim loại sau theo chiều tăng dần tính dẫn điện : Fe, Cu, Ag, Al. 

Câu 4 : (2 điểm) 

Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe và Cr tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư, tạo thành dung dịch Y chứa 2 muối và 4,48 lít khí NO duy nhất (đktc). Cho dung dịch NaOH loãng rất dư vào dung dịch Y thu được kết tủa Z và dung dịch T. Lọc lấy Z và nung đến khối lượng không đổi được 8 gam chất rắn. 

a) (1,5 điểm) Viết các phương trình hoá học và tính m.

b) (0,5 điểm) Thổi khí Cl2 dư vào dung dịch T, rồi thêm BaCl2 dư vào hỗn hợp sau phản ứng. Tính khối lượng kết tủa thu được.

HƯỚNG DẪN GIẢI 
Câu 1 : (2 điểm)
Các phương trình hoá học :


2NaCl + 2H2O 
[image: image122.wmf]®pmn

¾¾¾®

 2NaOH + H2 + Cl2


2NaOH + Ba(HCO3)2 ( BaCO3  + Na2CO3  + 2H2O



BaCO3 
[image: image123.wmf]o
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BaO + CO2 


BaO + H2O  ( Ba(OH)2



Ba(OH)2 + CrCl2 ( BaCl2  + Cr(OH)2( 


4Cr(OH)2 + O2    
[image: image124.wmf]o
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 2Cr2O3  + 4H2O



Cr2O3  +  2Al  
[image: image125.wmf]o
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 Al2O3  +    2Cr 



2Al2O3 
[image: image126.wmf]®pnc
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 4Al + 3O2
Câu 2 : (3 điểm) 

a) (1,5 điểm) 

+ Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4 : màu xanh dung dịch nhạt dần và có Cu màu đỏ bám trên bề mặt thanh sắt.



Fe + CuSO4 ( FeSO4 + Cu 

+ Cho bột Al dư vào dung dịch NaOH : có khí bay ra.



2Al + 2NaOH + 6H2O ( 2Na[Al(OH)4] + 3H2
Thêm dung dịch AlCl3 vào dung dịch thu được : có kết tủa trắng keo xuất hiện.



3Na[Al(OH)4] + AlCl3 ( 4Al(OH)3 + 3NaCl 

b) (1,5 điểm) 

Sục NH3 dư vào dung dịch : Mg2+ và Al3+ tạo kết tủa. 



Mg2+ + 2NH3 + 2H2O ( Mg(OH)2( +  
[image: image127.wmf]4
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Al3+ + 3NH3 + 3H2O ( Al(OH)3(  +  
[image: image128.wmf]4

3NH
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Lọc riêng dung dịch và kết tủa.

+ Cho dung dịch H2SO4 vào phần nước lọc : có kết tủa trắng xuất hiện 

( nhận biết Ba2+ :  Ba2+ + SO42–( BaSO4( 
+ Phần kết tủa cho phản ứng với dung dịch NaOH dư : chỉ có Al(OH)3 tan, phần kết tủa không tan là Mg(OH)2 ( nhận biết Mg2+ 



Al(OH)3  + NaOH ( Na[Al(OH)4] 
Thổi khí CO2 vào phần nước lọc : có kết tủa trắng keo xuất hiện là Al(OH)3 

( nhận biết Al3+ 



Na[Al(OH)4]  + CO2  ( Al(OH)3(  + NaHCO3
Câu 3 : (3 điểm) 

a) (2 điểm) 

+ Nguyên liệu chính để sản xuất gang : quặng sắt, than cốc (C), chất chảy (CaCO3)

+ Các phản ứng khử oxit sắt 



3Fe2O3 +  CO 
[image: image129.wmf]o
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 2Fe3O4 + CO2




Fe3O4  +  CO 
[image: image130.wmf]o
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 3FeO + CO2
         


FeO   +  CO 
[image: image131.wmf]o
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 Fe + CO2



b) (1 điểm) 

+ Bạc bị hoá đen khi để ngoài không khí vì phản ứng với H2S có trong không khí :


4Ag +  2H2S + O2  ( 2Ag2S (đen) + 2H2O

+ Chiều tăng dần tính dẫn điện :  Fe, Al, Ag, Cu.       

Câu 4 : (2 điểm) 

a) (1,5 điểm) 
Các phương trình hoá học : 



Cr + 4HNO3 ( Cr(NO3)3 + NO + 2H2O      


(1)



Fe + 4HNO3 ( Fe(NO3)3 + NO + 2H2O       

(2)



Cr(NO3)3 + 3NaOH ( Cr(OH)3( + 3NaNO3    

(3)


Cr(OH)3  +  NaOH ( Na[Cr(OH)4] tan       


(4)



Fe(NO3)3 + 3NaOH ( Fe(OH)3( + 3NaNO3    

(5)



2Fe(OH)3 
[image: image132.wmf]o
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Fe2O3 + 3H2O 
         


(6)

Tính m :



[image: image133.wmf]NO
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Từ (2),(5),(6) ( 
[image: image134.wmf]23 
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Từ (2) ( nNO (2)= nFe = 0,1 mol 

( nCr = nNO (1) = 0,2 – 0,1 = 0,1 mol 

( m = 56.0,1 + 52.0,1 = 10,8 (gam).

b) (0,5 điểm) 


2Na[Cr(OH)4] + 3Cl2 + 8NaOH ( 2Na2CrO4 + 6NaCl + 8H2O   
(6) 


Na2CrO4 + BaCl2 ( BaCrO4 + 2NaCl 


     
(7)

Từ (1), (3), (4), (6), (7) ( 
[image: image135.wmf]4 

BaCrOCr

n= n = 0,1 mol 



( 
[image: image136.wmf]4 

BaCrO

m=  0,1.253 = 25,3 (gam)

.
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 
Chương trình nâng cao (dành cho vùng khó khăn)

Câu 1 : (2 điểm) 
Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho các chất sau : Al, CaCO3, dung dịch NaHCO3, dung dịch NaOH, dung dịch HCl tác dụng với nhau từng đôi một. Từ các phản ứng có liên quan, nêu nhận xét về tính chất của NaHCO3. 

Câu 2 : (3 điểm) 

a) (1 điểm) Hãy viết 2 phương trình hoá học điều chế Na từ 2 hợp chất khác nhau của Na. 

b) (1 điểm) Cho bột Fe vào dung dịch CuSO4 thì màu xanh của dung dịch nhạt dần, ngược lại khi cho bột Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 thì dung dịch có màu vàng trở thành màu xanh. Giải thích các hiện tượng xảy ra.

c) (1 điểm) Viết các phương trình hoá học để chứng minh rằng CrO vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử.

Câu 3 : (2 điểm) 
Một cốc nước giếng có chứa 0,03 mol Ca2+, 0,05 mol Na+, 0,02 mol Mg2+ ; 0,06 mol 
[image: image137.wmf]3

HCO
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, 0,09 mol Cl–. 
a) (1,5 điểm) Nếu đun nóng nước trong cốc thì sau khi đun nước thuộc loại nước cứng hay là nước mềm ?
b) (0,5 điểm) Nếu dùng nước trong giếng để giặt với chất giặt rửa tổng hợp thì có hao tốn chất giặt rửa không ? Giải thích.
Câu 4 : (3 điểm) 
Hòa tan hết 2,86 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe3O4 bằng dung dịch axit HCl dư, thu được 0,672 lít H2. Nếu cho 2,86 gam hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với dung dịch axit HNO3 loãng, dư thu được V lít NO (sản phẩm khử duy nhất). Các chất khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

a) (1 điểm) Viết các phương trình hoá học.

b) (1 điểm) Tính khối lượng các chất trong hỗn hợp X.

c) (1 điểm) Tính V.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 : (2 điểm) 
Các phương trình hoá học 



2Al  + 2NaOH  + 6H2O (  2Na[Al(OH)4] +  3H2(


2Al  + 6HCl  (  2AlCl3 + 3H2(


CaCO3  +  2HCl  ( CaCl2  +  CO2( + H2O        



NaOH  +  HCl  (  NaCl  +  H2O 


NaHCO3  +  NaOH ( Na2CO3 +  H2O 


NaHCO3  + HCl   ( NaCl  +  CO2( +  H2O

Nhận xét : từ phản ứng NaHCO3 với HCl và NaOH ta thấy NaHCO3 có tính lưỡng tính.
Câu 2 : (3 điểm) 

a) (1 điểm) 
Hai phương trình hoá học điều chế Na từ 2 hợp chất khác nhau của Na :


2NaCl 
[image: image138.wmf]®pmn
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   2Na  +  Cl2 



4NaOH 
[image: image139.wmf]®pmn
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  4Na  + O2  + 2H2O 
b) (1 điểm) 

Cho bột Fe vào dung dịch CuSO4 thì màu xanh của dung dịch nhạt dần vì nồng độ của Cu2+ giảm :


 Fe     +     Cu2+  (    Cu  +  Fe2+   
         

 màu xanh           xanh rất nhạt

Cho bột Cu vào dung dịch Fe3(SO4)2 thì dung dịch có màu vàng chuyển thành màu xanh vì nồng độ của Fe3+ giảm và nồng độ Cu2+ tăng :


Cu      +    2Fe3+   (     Cu2+    +  2Fe2+    
          

màu vàng      màu xanh 
c) (1 điểm) 
Các phương trình hoá học chứng minh CrO vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử.

Tính khử : 

[image: image140.wmf]o
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Tính oxi hoá :
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Câu 3 : (2 điểm) 
Một cốc nước giếng có chứa 0,03 mol Ca2+, 0,05 mol Na+, 0,02 mol Mg2+ ; 0,06 mol 
[image: image142.wmf]3

HCO
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, 0,09 mol Cl–. 
a) (1,5 điểm) 



Ca2+  +  
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  CaCO3   + H2O 



Mg2+  + 
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  MgCO3  + H2O       
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( Để kết tủa hết 0,05 mol Ca2+ và Mg2+ cần 0,1 mol 
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( Sau khi đun Ca2+, Mg2+ chưa kết tủa hết nên nước trong cốc vẫn còn tính cứng.

b) (0,5 điểm) 
Nếu dùng nước trong giếng để giặt với chất giặt rửa tổng hợp thì sự hao tốn chất giặt rửa không đáng kể vì Ca2+ và Mg2+ không tạo kết tủa với chất giặt rửa tổng hợp.

Câu 4 : (3 điểm)
a) (1 điểm) 
Các phương trình hoá học :


2Al    + 6HCl    (  2AlCl3    +  3H2                  


(1)



Fe3O4  + 8HCl    (  FeCl2 + 2FeCl3  +  4H2O     

(2) 



Al    + 4HNO3   (  Al(NO3)3 +  NO + 2H2O     

(3)



3Fe3O4  + 28HNO3 (  9Fe(NO3)3  + NO + 14H2O   
(4)

b) (1 điểm)
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c) (1 điểm)
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ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

Đề Số 1

(Thời gian làm bài : 60 phút)
1.
Metyl propionat là tên của hợp chất

A. C2H5COOCH3. 
B. C3H7COOCH3. 

C. CH3COOC3H7. 
D. C2H5COOH.
2.
Từ CH3OH và các chất vô cơ cần thiết, để điều chế metyl axetat ta chỉ cần 
A. 2 phản ứng. 

B. 3 phản ứng. 

C. 4 phản ứng. 

D. 5 phản ứng. 

3.
Nhận định nào sau đây không đúng về tính chất của este ?
A. Có thể là chất lỏng hoặc chất rắn. 

B. Dễ tan trong nước. 

C. Nhiệt độ sôi thấp.

D. Đa số có mùi thơm.

4.
Để xà phòng hoá 8,8 g este đơn chức, no, mạch hở X cần dùng vừa đủ dung dịch chứa 0,1 mol NaOH. Sau phản ứng thu được 4,6 gam ancol Y. X là

A. Etyl propionat.
B. Etyl fomat.




C. Etyl axetat.

D. Propyl axetat.
5.
Nhận định nào sau đây đúng ?
A. Nước Gia-ven là một trong các chất giặt rửa tổng hợp.    
B. Chất giặt rửa tổng hợp có phản ứng hoá học với chất bẩn. 

C. Xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp có cơ chế làm sạch giống nhau.    

D. Xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp đều gây ô nhiễm môi trường vì không bị phân hủy. 

6.
Thuốc thử dùng để phân biệt các bình riêng biệt đựng các dung dịch : glucozơ, glixerol, anilin là 
 A. Cu(OH)2 /OH-. 
B. dung dịch [Ag(NH3)2]OH.

 C. nước brom.

D. Na và nước brom.
7.
Nhận xét nào sau đây không đúng ?
A. Saccarozơ và mantozơ đều thuộc nhóm đisaccarit.

B. Saccarozơ và mantozơ có cùng công thức phân tử.

C. Saccarozơ và mantozơ đều tạo ra hai phân tử glucozơ khi bị thủy phân.

D. Saccarozơ không có tính khử, mantozơ có tính khử.

8.
Để chứng minh trong phân tử glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với

A.  CH3OH /HCl.

B. Cu(OH)2. 

C.  nước Br2.

D. dung dịch AgNO3 /NH3.

9.
Để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt : H2NCH2COOH, CH3COOH, C2H5NH2 cần dùng 

A. Na kim loại.


B. Quỳ tím.



C. dung dịch Ba(OH)2.  

D. dung dịch chứa hỗn hợp HCl và NaNO2.
10.
Khối lượng Ag tạo thành khi thực hiện phản ứng tráng bạc hoàn toàn dung dịch chứa 9 gam glucozơ là

A. 1,08 gam. 

B. 2,70 gam. 


C. 5,04 gam. 

D. 10,80 gam.  

11.
Công thức cấu tạo thu gọn của etylmetylamin là 

A. (C2H5)2NH.

B. CH3NHC2H5.

C. (C2H5)2NCH3.
  
D. C2H5N(CH3)2.

12.
Dãy các chất được xếp theo chiều tăng dần lực bazơ là : 

A. C6H5NH2 ; NH3 ;  CH3NH2 ; (CH3)2NH.


B. NH3 ; CH3NH2 ; (CH3)2NH ; C6H5NH2.

C. (CH3)2NH ; CH3NH2 ; NH3 ; C6H5NH2.
D. NH3 ; C6H5NH2 ; (CH3)2NH ; CH3NH2. 
13.
Một hợp chất A vừa tác dụng được với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH. A có thể là chất nào trong các chất sau ? 

A. CH3NH2

B. H2N–CH2–CH2–COOH   
C. H2N–CH2–COONa 
D. ClH3N–CH2–CH2–COOH. 
14.
X có công thức :                                                                
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Thuỷ phân hoàn toàn X, ta thu được  

A. 2 amino axit. 

B. 3 amino axit.
C. 4 amino axit.

D. 5 amino axit.
15.
Tính chất nào sau đây không đúng với protein ? 

A. Đông tụ khi đun nóng hay gặp axit và kiềm.


B. Thuỷ phân khi đun nóng với dung dịch axit, bazơ.

C. Tạo kết tủa vàng với HNO3 đặc.


D. Tạo sản phẩm màu tím với dung dịch CuSO4

16.
Cho (-amino axit X có công thức H2NR(COOH)2 phản ứng hết với 0,1 mol NaOH tạo 8,15 gam muối. X là

A. Axit 2-aminopropan®ioic. 
B. Axit 2-aminobutan®ioic.
C. Axit 2-aminopentan®ioic. 
D. Axit 2-aminohexan®ioic. 

17.
Trong số các tơ sợi sau đây : (1) tơ tằm ; (2) sợi bông ; (3) len ; (4) tơ nilon-6 ; (5) tơ axetat, các loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là 
A. (1), (2), (3).

B. (3), (4), (5).



C. (2), (5).

D. (1), (2).
18.
Khối lượng phân tử trung bình của cao su tự nhiên là 105.000 u. Hệ số polime hoá gần đúng của loại cao su trên là 

A. 1944.       
B. 1744.  
 C. 1644. 
D. 1544. 

19.
Chất nào sau đây là sản phẩm của quá trình đồng trùng hợp ? 

A. Poli(vinyl clorua) 
B. Cao su buna-S   


C. Polistiren

D. Tơ nilon-6 
20.
Có bao nhiêu vật liệu polime trong các vật liệu sau : gốm, gỗ, nhựa, lụa, len, compozit, da bò ?
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7 
21.
Hiện nay PVC được tổng hợp theo sơ đồ : 



Etilen ( 1,2-®icloetan ( vinyl clorua ( PVC

Để tổng hợp 1 tấn PVC theo sơ đồ trên với hiệu suất cua mỗi qua trinh la 80% thì thể tích khí etilen (đktc) cần dùng là

A. 700 m3. 

B. 448 m3. 


C. 286,72 m3.

D. 183,5 m3.

22.
Nhận định nào sau đây đúng ?
A. Kim loại có ánh kim là do cấu trúc mạng tinh thể kim loại. 

B. Tính cứng của kim loại chỉ phụ thuộc độ bền của liên kết kim loại.

C. Tính dẫn điện, dẫn nhiệt của kim loại do các electron tự do gây nên.

D. Các kim loại đều dễ dát mỏng và kéo sợi. 
23.
Cho các thế điện cực chuẩn : 
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 = + 0,34 V. Pin có suất điện động chuẩn lớn nhất là
A. Pin Mg – Cu. 

B. Pin Zn – Pb.



C. Pin Pb – Cu.

D. Pin Zn – Cu.
24.
Để hoà tan 1,3g một kim loại M có hoá trị 2 cần 20g dung dịch HCl 7,3%. M là 

A. Mg.
B. Fe.
C. Ca.
D. Zn.  
25.
Khối lượng đồng thu được ở catot khi điện phân dung dịch đồng nitrat (điện cực graphit) với thời gian 965 giây, cường độ dòng điện 5A là

 A. 6,40 gam.

B. 0,80 gam.



 C. 3,20 gam.

D. 1,60 gam. 

26.
Trong một pin điện hoá, tác dụng của cầu muối là

A. cho 2 dung dịch pha trộn với nhau.

B. cho các kim loại di chuyển đến pin khác và ngược lại

C. cho các cation và anion di chuyển qua lại.

D. cho các electron di chuyển từ cực âm sang cực dương.

27.
Phương trình điện phân nào sau đây không đúng ? 

A. 2ACln  
[image: image160.wmf]®pnc
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 2A + nCl2  


B. 4AgNO3 + 2H2O 
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 4Ag + O2 + 4HNO3 
C. 4MOH 
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  4M + 2H2O    
D. 2NaCl + 2H2O 
[image: image163.wmf]®p
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 H2 + Cl2 + 2NaOH
28.
Cho trật tự dãy điện hoá sau : 



Zn2+/Zn < Fe2+/Fe < Cu2+/Cu < Fe3+/Fe2+ < Ag+/Ag

Phản ứng nào sau đây không thể xảy ra ?
A. Zn + 2Fe2+ (  Zn2+ + 2Fe3+
B. Cu  + 2Ag+ (  Cu2+ + 2Ag

C. Fe2+ + Ag+ ( Fe3+ + Ag

D. Cu  + 2Fe3+  ( 2Fe2+ + Cu2+ 
29.
Một mẫu nước cứng có chứa các muối CaCl2 và Mg(HCO3)2. Chất có thể khử được tính cứng của mẫu nước trên là
A. NaOH. 

B. H2SO4.
C. Ca(OH)2. 

D. Na3PO4.
30.
Dãy kim loại nào sau đây đã được xếp theo chiều tăng dần của tính khử ? 
A. Al, Mg, Ca, K 
B. K, Ca, Mg, Al 

C. Al, Mg, K, Ca

D. Ca, K, Mg, Al 

31.
Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch Na[Al(OH)4], ta thấy

A. có kết tủa xuất hiện, sau đó kết tủa tan.

B. có kết tủa xuất hiện và kết tủa không tan.
C. hai dung dịch không màu tan vào nhau.

D. có kết tủa xuất hiện, sau đó kết tủa tan nhanh, rồi kết tủa trở lại.

32.
Để phân biệt các chất rắn : Al, Al2O3, Mg ta dùng

A. dung dịch NaOH.





B. dung dịch HCl.



C. H2O và dung dịch FeCl2. 



D. dung dịch HCl và dung dịch FeCl2.

33.
Ion nào sau đây không có cấu hình electron của khí hiếm ? 

A. Na+   
B. Mg2+
C. Al3+
D. Fe2+
34.
Sục 2,24 lít CO2 (đktc) vào 150ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng hoàn toàn trong dung dịch có

A. Na2CO3 và NaHCO3.
B. Na2CO3. 


C. NaHCO3.

D. Na2CO3 và NaOH.
35.
Người ta thêm KAl(SO4)2.12H2O (tên thường gọi là phèn chua) vào nư​ớc để

A. khử độ mặn của nước. 
B. khử tính cứng của nước.
C. loại bỏ các rong, tảo. 
D. làm trong n​ước. 
36.
Hòa tan hết m gam hỗn hợp Al và Fe trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thoát ra 0,4 mol khí, còn trong lượng dư dung dịch NaOH thì thu được           0,3 mol khí. Giá trị của m là

A. 11,0. 
B. 12,28.
C. 13,7.
D. 19,5.

37.
Điều nào sau đây đúng khi nói về ion Fe2+ ?
A. Ion Fe2+ chỉ có tính oxi hoá.

B. Ion Fe2+chỉ có tính khử.

C. Ion Fe2+ vừa có tính khử vừa có tính oxi hoá.
D. Ion Fe2+ có tính lưỡng tính.
38.
Cr(OH)3 không phản ứng với

A. dung dịch Ba(OH)2.
B. dung dịch H2SO4 loãng.

C. dung dịch NH3.
D. dung dịch Br2 trong NaOH.
39.
Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp bột gồm Ag, Al, Cu, Fe mà không làm thay đổi khối lượng Ag, ta có thể dùng dung dịch 

A. Fe(NO3)3.      
B. AgNO3.
C. CuCl2. 
D. Fe(NO3)2.

40.
Để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt : Fe(NO3)3, Al(NO3)3 và Zn(NO3)2 ta dùng
A. dung dịch Na2CO3. 
B. dung dịch NH3. 

C. dung dịch HCl. 
D. dung dịch Ba(OH)2.
Đáp án
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	A
	B
	C
	C
	A
	C
	B
	D
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	A
	B
	B
	D
	A
	C
	D
	B
	C

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	A
	C
	A
	D
	D
	C
	C
	A
	D
	A

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đáp án
	A
	A
	D
	A
	D
	A
	C
	C
	A
	B


ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

Đề Số 2

(Thời gian làm bài : 60 phút) 
1.
Nhận xét nào sau đây không đúng về este ?
A. Các este có phân tử khối nhỏ cũng khó tan trong nước.

B. Các este đều phản ứng với dung dịch hiđroxit của kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ.

C. Mùi thơm của tất cả hoa quả đều là mùi của các este.

D. Thành phần chính của mỡ động vật là este.

2.
Khi thuỷ phân hoàn toàn 13,26 gam chất béo bằng dung dịch KOH thu được glixerol và 14,4 gam một muối kali duy nhất. Công thức của chất béo là

A. (C17H35COO)3C3H5.
B. (C15H31COO)3C3H5.
C. (C17H33COO)3C3H5.
D. (C17H31COO)3C3H5.
3.
Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam hỗn hợp hai este đồng phân ta thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Công thức cấu tạo của hai este là

A. CH3COOCH3 và HCOOC2H5.

B. CH2=CH–COOCH3 và HCOO–CH2–CH=CH2.

C. HCOOCH3 và CH3COOH.

D. CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3.

4.
Cho sơ đồ chuyển hoá : 



X 
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 CH4
Các chất phản ứng theo tỉ lệ mol 1 : 1. Công thức không phù hợp với chất X là 

A. CH3COOCH3.

B. CH3COOH.




C. CH3COONH4.

D. HCOOCH3  

5.
Cách làm sạch đồ dùng nào sau đây đúng ?
A. Để rửa sạch lọ chứa anilin ta dùng dung dịch kiềm.

B. Để khử mùi tanh của cá ta dùng chanh hay giấm.

C. Để tẩy vết dầu mỡ một cách nhanh chóng ta dùng nước Gia-ven.

D. Để làm mất màu mực viết bám trên áo trắng ta dùng chất giặt rửa tổng hợp.

6.
Nhận định nào sau đây đúng ?
A. Thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng xà phòng hoá.

B. Phản ứng của glixerol với HNO3 đặc tạo ra glixerol trinitrat là phản ứng este hoá. 

C. Có thể dùng chất giặt rửa tổng hợp để giặt áo quần trong nước cứng. 

D. Xà phòng làm sạch vết bẩn vì cho phản ứng hoá học với chất bẩn.


7.
Cho 6,84 gam hỗn hợp saccarozơ và mantozơ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 1,08 gam Ag kim loại. Số mol saccarozơ và mantozơ trong hỗn hợp lần lượt là 

A. 0,005 mol và 0,015 mol.  
B. 0,010 mol và 0,010 mol. 

C. 0,015 mol và 0,005 mol.   
D. 0,050 mol và 0,150 mol.
8.
Nhận xét nào sau đây đúng ?
A. Trong dung dịch, mantozơ có thể mở vòng còn saccarozơ thì không.

B. Saccaroz¬ và mantoz¬ đều có nhóm –OH hemiaxetal.

C. Saccarozơ và mantozơ đều tạo ra hai phân tử glucozơ khi bị thủy phân.

D. Saccarozơ và mantozơ đều có phản ứng với dung dịch Ag[(NH3)2]OH. 
9.
ứng dụng nào dưới đây không đúng ?
A. Saccarozơ được dùng trong công nghiệp tráng gương.



B. Glucozơ dùng để tiêm trực tiếp vào tĩnh mạch bệnh nhân.

C. Xenlulozơ dùng để sản xuất cồn công nghiệp.




D. Saccarozơ dùng để sản xuất đường mạch nha.

10.
Hai chất nào sau đây không phải là đồng phân của nhau ?
A. Tinh bột và xenlulozơ.
B. Glucoz¬ và fructoz¬.

C. Saccaroz¬ và mantoz¬.
D. Axit axetic và metyl fomat.

11.
Cacbohiđrat không tham gia phản ứng tráng bạc là

A. frutoz¬.

B. mantoz¬.
C. glucoz¬.

D. saccaroz¬.
12.
Khối lượng glucozơ dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là

A. 2,25 gam.
B. 1,44 gam.
C. 22,5 gam.
D. 14,4 gam.

13.
Cho 0,1 mol X có công thức H2NCxHyCOOH phản ứng hết với HCl tạo 11,15 gam muối. X là 

A. axit aminoaxetic.
B. axit 2-aminopropanoic.
C. axit 2-aminopentanoic.
D. axit 2-amino-3-metylbutanoic.
14.
Nhận định nào dưới đây không đúng ?
A. Hợp chất +NH3CH2COO– là amino axit.
B. Hợp chất H2NCOOH là (-amino axit. 

C. Các amino axit có nhiệt độ nóng chảy cao.

D. Amino axit thường dễ tan trong nước.

15.
Cho nước brom dư vào dung dịch anilin, thu được 16,5 gam kết tủa. Khối lượng anilin tham gia phản ứng là 

A. 30 gam.          

B. 34 gam.          
C. 36 gam.          

D. 32 gam.

16.
Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng khâu mạch polime là 

A. cho poli(vinyl axetat) tác dụng với NaOH.

B. clo hoá nhựa PVC.





C. hiđro hoá cao su buna. 

D. lưu hoá cao su. 

17.
Phát biểu nào sau đây đúng ?
A. Cao su buna là sản phẩm đồng trùng hợp của buta-1,3-đien và natri axetat.

B. Cao su thiên nhiên là sản phẩm trùng hợp của cloropren.

C. Cao su buna-S là cao su lưu hoá.

D. Cao su buna-N là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng.
18.
Chất nào sau đây không tham gia phản ứng polime hoá ?
A. CH2=CH–CH3
B. NH2–[CH2]10–COOH


C. CH2=CH–CH=CH2
D. CH3–CH2–CH2–OH



19.
Nhận xét nào sau đây đúng ?
A. Các loại sợi vải, sợi len đều là tơ thiên nhiên.

B. Tơ nilon-6 là tơ nhân tạo.

C. Tơ visco là tơ tổng hợp.

D. Tơ xenlulozơ axetat là tơ hoá học.
 20.
Khi pin điện hoá Zn - Cu hoạt động, ở catot xảy ra phản ứng :
A. Cu2++ 2e ( Cu 
C. Cu ( Cu2+ + 2e

B. Zn2+ + 2e ( Zn   
D. Zn ( Zn2+ + 2e

21.
Khi điện phân điện cực trơ, có màng ngăn một dung dịch chứa các ion Ag+, Fe3+, Cu2+, H+, 
[image: image166.wmf]3
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 thì thứ tự các ion bị khư ở catot là : 

A. Ag +, Cu2+, Fe3+, H+.
B. H+, Cu2+, Fe3+, Ag+.

C. Cu2+, Ag+, Fe3+, H+.
D. Ag +, Fe3+, Cu2+, H+.
22.
Trong các điều kiện sau : (1) các điện cực phải có bản chất khác nhau ; (2) các điện cực phải tiếp xúc nhau ; (3) các điện cực cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện li ; (4) các điện cực phải là kim loại.


Để xảy ra ăn mòn điện hoá phải hội đủ các điều kiện : 
A. (1) ; (2) ; (3) ; (4)              
B. (1) ; (3) ; (4) 

 C. (1) ; (2) ; (3)

D. (2) ; (3) ; (4) 

23.
Phương pháp nào sau đây không dùng để điều chế Cu ?
A. Điện phân dung dịch CuSO4.
B. Điện phân nóng chảy CuO.

C. Khử CuO bằng khí CO.
D. Khử CuO bằng khí H2.

24.
Cho : 
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 = – 0,76 V ; 
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Ag/Ag

E

+

 = 0,80 V. Suất điện động chuẩn của pin điện hoá Zn - Ag là

A. –1,56 V.

B. + 0,04 V.
C. + 1,56 V.

D. – 0,04 V.
25.
Trong các kim loại : Fe, Zn, Mn, Mg, Ca, Cr. Số kim loại có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt nhôm là

A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
26.
Kim loại nào sau đây không tạo ra peoxit khi phản ứng với O2 ?
A. Liti.      

B. Natri.         

C. Kali.         

D. Rubi®i.

27.
Điện phân NaOH nóng chảy với cường độ dòng 1,93 A trong thời gian 6 phút 40 giây, thu được 0,1472 gam Na. Hiệu suất của quá trình điện phân là

A. 100%.  

B. 90%.    

C. 80%.    

D. 70%.

28.
Điện phân (điện cực trơ) dung dịch chứa 0,02 mol Cu(NO3)2 với cường độ dòng điện 5A trong 6 phút 26 giây. Khối lượng kim loại bám vào catot là 

A. 0,04 gam.

B. 0,32 gam.

C. 0,64 gam.

D. 1,28 gam.

29.
Cho 2,8 gam một kim loại X phản ứng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,12 lít khí (ở đktc). X là

A. Na.
B. Mg. 
C. Al. 
D. Fe.

30.
Để làm mềm cả nước cứng tạm thời lẫn vĩnh cửu ta dùng

A. nhựa trao đổi ion.
B. Ca(OH)2.  
C. H2SO4 loãng.    
D. Na2CO3. 

31.
Thổi khí NH3 đến dư vào các dung dịch AlCl3, FeCl2, FeCl3, CuCl2, MgCl2. Số kết tủa tạo thành là 
A. 2.  
B. 3.  
C. 4.
D. 5.

32.
Có bao nhiêu phản ứng xảy ra khi cho lần lượt các kim loại Cu, Fe vào từng dung dịch : AgNO3, FeSO4, FeCl3 ?
A. 3.    
B. 4.     
C. 6.     
D. 2.

33.
Hòa tan 2,16 gam FeO trong lượng dư dung dịch HNO3 loãng thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là

A. 0,224. 
B. 0,336.
C. 0,448. 
D. 2,240.

34.
Đồng không phản ứng với 

A. dung dịch HCl có mặt O2.

B. dung dịch H2SO4 đặc nguội.

C. dung dịch loãng chứa hỗn hợp NaNO3 và H2SO4. 

D. dung dịch FeSO4.
35.
Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào từng ống nghiệm chứa dung dịch các chất sau : (NH4)2SO4, FeCl2, Cr(NO3)3, K2SO4, Al(NO3)3. Sau phản ứng, số ống nghiệm có chất không tan là

A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 5.


36.
Trong các kim loại sau : Sn, Ni, Ag, Zn, Pb, Cr. Số kim loại phản ứng với dung dịch HNO3 loãng là

A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.

37.
ứng dụng nào sau đây của các kim loại được trình bày không đúng ?
A. Zn, Sn, Cr, Ni dùng để tráng hay mạ lên các đồ vật bằng sắt.

B. Pb, Zn được dùng để chế tạo pin hay ăcquy.

C. Pb, Zn dùng làm dây dẫn điện.

D. Ag, Ni dùng để đúc tiền. 

38.
Để loại bỏ SO2 từ hỗn hợp khí gồm CO2 và SO2 ta dùng

A. dung dịch Br2. 
B. dung dịch H2SO4 đặc. 
C. dung dịch NaOH.
D. dung dịch Ca(OH)2.

39.
Để phân biệt 4 chất rắn Na2CO3, Na2SO4, CaSO4.2H2O và CaCO3 ta dùng 

A. H2O và dung dịch HCl.      
B. H2O và dung dịch NaOH.

C. H2O và dung dịch BaCl2.   
D. H2O và dung dịch KCl.

40.
Có 5 lọ đựng riêng biệt các dung dịch : NaNO3, Mg(NO3)2, FeCl2, AlCl3, NH4Cl. Để phân biệt chúng chỉ cần dùng

A. dung dịch HCl.            
B. dung dịch BaCl​2.

C. dung dịch AgNO3.          
D. dung dịch NaOH.
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